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TOM TAT

Nghién clru nay dwoc tién hanh nham danh gia thwe trang 6 nhiém nwéc miét tai cac trang trai
chan nuédi lon & hai huyén Van Giang va Khoai Chau (tinh Hwng Yén). Qua trinh ldy mau dwoc tién
hanh 5 1an véi khoang th&i gian 2 thang/lan tir thang 02 — 12/2010. Hau hét nwéc mat tai cac trang trai
déu da bj 6 nhiém kha nghiém trong khi ham lwong DO trung binh déu rat thap, con ndéng dé trung
binh ctia COD, NH;* PO,* déu vwot qua quy chuin Viét Nam (QCVNO08) nhiéu lin. Mirc d6 6 nhiém
nwéc mat tai cac trang trai chdn nuéi lon 1a khac nhau: Tai cac trang trai CV + C mrc d6 6 nhiém la
cao nhat, mirc doé 6 nhiém thap hon & cac trang trai VAC va nhe nhét 1a tai trang trai CA. Sw khac biét
vé mat dd lon nuédi va cac hop phan trong cac mé hinh trang trai Ign 1a nguyén nhan chinh dan ti
cac mirc doé 6 nhiém nwéc mat nang nhe khac nhau.

Tir khéa: Hwng Yén, mirc dé 6 nhiém, nwéc mit, trang trai lon.

SUMMARY

This study was carried out to assess the levels of surface water pollution at different pig-farms in
Van Giang and Khoai Chau district, Hung Yen province. Surface water samples were collected five
times from February to December 2010 with a two-month interval. The results show that all surface-
water samples at these pig-farms were serious contamination such as the average concentrations of
COD, NH,* and PO,* was higher than the National technical regulation on surface-water quality of
Vietnam, and the average concentrations of DO were very low. Levels of surface-water pollution
depend on typology of these farms. The highest surface water pollution was in the farms livestock-
garden + pig raising (CV + C), lower than in the farm integrated Garden-pond-pig raising (VAC) and
poorest in the farms with Pig-raising — garden (CA). The difference levels of surface-water pollution
due to pig raising densities and components of these pig-farms.

Key words: Hung Yen province, level of pollution, pig-farm, surface-water.

1. DAT VAN DE
: chén nu6i theo hinh thic h gia dinh da cé
Chén nudi 1a mot trong hai nganh quan  ty 1au doi. Trong nhiing ndm gin day, hinh
trong ctia san xudt néong nghiép. O nude ta  thiic chan nudi theo cac trang trai tp trung
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da dugc hinh thanh va phat trién nhanh
chéng, dac biét tu khi c6 Nghi quyét
03/2000/NQ-CP ngay 02/2/2000 cta Chinh
pht vé phat trién kinh t& trang trai. Pay la
xu thé phd bién trén toan thé giéi va la
huéng chuyén dich cd cdu kinh t& quan trong
trong san xuit néng nghiép é nudc ta.

Trong cac trang trai chin nudi cia nudc
ta thi s6 lugng céac trang trai lon 1a 16n nhat
v6i 7.475 trang trai chiém 42,2% t6ng s6
trang trai chén nudi (Cuc Chan nuéi, 2007).
Viéc phat trién cac trang trai chian nuéi lon
tap trung da dem lai hiéu qua kinh té& cao,
g6p phan cai thién thu nhap cho ngudi nong
dan. Tuy nhién do viéc tap trung mét lugng
16n lgn nuoi trén mot don vi dién tich, cong
v6i trinh d6 quan 1y san xuat dic biét 1a quan
1y chat thai chin nubi lgn ciia ngusi dan con
thap nén da gy ra ap lyc 16n cho moéi truong,
nh4t 13 moi truong nudc mat trong va xung
quanh cac trang trai chén nuoi Ign.

Hung Yén 1 mot tinh thudc khu vuc
trung tAm cta dong bing chau thd séng
Hoéng, noi c6 téc d6 phat trién cac trang trai
chan nuéi lgn tap trung kha nhanh trong
nhiing ndm vira qua. Mat d6 lgn nuoi trong
cac trang trai 6 day kha 16n va ngay cang gia
tang da anh hudng nghiém trong dén chat
lugng nuéc méat trong va xung quanh cac
trang trai chén nu6éi lgn. Nghién ctu nay
dugce thuc hién nhim chi ra hién trang phat
trién clia cic trang trai chin nuéi lon trén
dia ban tinh Hung Yén; danh gia mtc d 6
nhiém nuéc mit trong cac trang trai chin
nudi lon va dé xuat cac phuong an cai thién,
Iya chon cac loai hinh trang trai chian nubi
Ign phu hgp.

2. PIA DIEM VA PHUONG PHAP
NGHIEN cUU

2.1. Pia diém nghién ciu

Nghién ctiu nay dude thuc hién trén dia
ban hai huyén Van Giang va Khoai Chau,
noi tap trung hau hét cac trang trai chian
nudi lgn cua tinh Hung Yén.
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2.2. Phuong phap nghién ctru
2.2.1. Phuong phdp thu thép sé liéu

Cac s6 liéu c6 lién quan téi nghién ctiu
duge thu thap cht yéu tit cac co quan chitic
ning nhu: Cuc Chian nudi, Uy ban Nhan dan
huyén Van Giang, huyén Khoai Chau...
2.2.2. Phuong phdp diéu tra bdang bdng héi

Nghién ciu nay da thiét k& phidu diéu
tra va tién hanh diéu tra nglu nhién tai 46
trang trai chén nu6i Ign trén dia ban hai
huyén Van Giang va huyén Khoai Chiu
(Hung Yén) nham thu thap cac théng tin vé
s6 lugng lgn nuoi, dién tich, kiéu trang trai...
cua cac trang trai lon nham dua ra cac thong
tin chung vé tinh hinh phat trién trang trai
lon va 1am co s6 dé lua chon cac dia diém 14y
mau nudc mét.

2.2.3. Phuong phdp ldy mau

Can cii vao két qua diéu tra tai 46 trang
trai, nghién ctu da lga chon 10 trang trai
chin nuéi dién hinh, thudc cac loai hinh
trang trai khac nhau: 3 trang trai Vuon — Ao
— Chuéng (VAC), 3 trang trai Chuéng — Ao
(CA), 2 trang trai Chuéng — Vuon (CV) va 2
trang trai Chuéng (C).

- Cac mau nudc mat dude 18y tai dd sau
20 cm, theo phuong phap 1ay mau hén hgp
(14y ti 3 - 5 diém xung quanh ao sau dé6 chén
lai dé dugc mot mau dai dién) bang dung cu
14y mau nuéc mat chuyén dung.

+ Cac mau nudc mit duge 14y tai cac ao
nudi ci d6i véi hai loai hinh trang trai VAC
va AC do trong cac trang trai nay cac chu
trang trai thudng xuyén xa truc tiép phan
thai va nudc thai chudng trai xudng ao dé
lam thiic &n nuoi ca.

+ D61 véi cac trang trai CV va C do
khong c6 thanh phan ao nuéi ca, nén phan
thai va nuéc thai chudng trai duge d6 thai
truc tiép vao cac ao, ho tu nhién xung quanh
cac trang trai (khoang cach cac ao t6i cac
trang trai dao dong tw 2 - 10 m). Do d6,
nghién ctu cling 14y cac mau nuéc mat tai
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cac ao, ho nay dé danh gia mutc d6 anh
hudng cua céc loai trang trai trén gly ra. Vi
cdc mAu nudc tir hai mé hinh CV va C déu
dugc 14y trén céc ao, hé tu nhién (dic diém
gidbng nhau) nén dugc gdp chung thanh mot
nhém ky hiéu 1a CV + C.

Qua trinh 18y maiu nudc mit duge tién
hanh 5 lan tu thang 2/2010 dén thang
12/2010 (thang 2, 4, 6, 8 va thang 12/2010).

2.2.4. Phuong phdp phén tich

- Théng s6 pH va DO dugc do ngay tai
hién truong trong qua trinh 14y mau bing
may do pH/DO Metter dién cuc thuy tinh
nhén hiéu Horiba.

- Cac thong s6 COD, NH," , NO, va
PO,* dugc phan tich tai Phong Thi nghiém
moi truong, Khoa Tai nguyén & Mbi trudng,
Truong DPai hoc Nong nghiép Ha Noéi. COD
dugce phan tich theo phuong phap chuidn db
lugng du K,Cr,0, bing dung dich mudi
Mhorn; NH," phan tich theo phuong phap
indofenol so mau tai budc séng 667 nm,
NO; phén tich theo phuong phap Catadol so
mau tai budc séng 410 nm, PO,* dugc phan
tich theo phuong phap Oniani so mau tai
buéc séng 660 nm st dung may so mau
UV/VIS (American public health association,

Standard methods, 1976).

2.2.5. Phuong phdp xi ly s6 liéu
Céac s6 liéu thu thap va phan tich dudc
xt 1y trén phan mém Excel 2003.

3. KET QUA VA THAO LUAN

3.1. Tinh hinh phat trién ctia cac trang
trai chan nuéi Ilgn
3.1.1. Cac mé hinh trang trai chdn nudi lon

Két qua diéu tra tai 46 trang trai chan
nudi lgn trén dia ban hai huyén Vian Giang va
Khoai Chau cho thiy, cac trang trai chin
nudi lon & day duge phat trién theo 4 loai
hinh trang trai: Vuon — Ao — Chuong (VAC),
Chuong - Ao (CA), Chuéng — Vudn va
Chuéng don (C). Trong d6 cac trang trai chin
nudi Ign theo loai hinh VAC chiém ty 1& cao
nhat 48%, ti€p d6 1a loai hinh C 20%, CA 17%
va CV 15% (Hinh 1).

Tuy nhién, khao sat thuc té tai cac trang
trai cho thidy, dién tich cta cac vuon cay
trong cac trang trai VAC va CV 1a tuong doi
nhd. Céc trai chi yéu danh dién tich dat dé
phat trién chudng trai va cac ao nuéi ca, do
dé6 su tham gia ctia hop phan vuon cay trong
cac trang trai 1a tuong déi nho.
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Hinh 1. Ty 1€ cac trang trai chan nuéi lgn
trén dia ban hai huyén Van Giang va Khoai Chau (Hung Yén)
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Bang 1. Quy mé cua cac loai trang trai chan nudi lgn

Loai trang trai Gia tri 86 lom nudi (con) ~ Dién ZﬁCh Mat dg
Nai Thit Tdng s6 (m") (con/m”)
Lén nhét 70 1.000 1.052 43.200 0,525
\(/n-fz-z(): Nhé nhét 0 110 126 1.200 0,011
Trung binh 19,27 455 474,27 9.104 0,102
Lén nhét 180 1.500 1.500 108.000 0,16
(:;2) Nhé nhét 0 240 525 4.000 0,004
Trung binh 33,25 623,75 657,00 25.160 0,059
Lén nhét 180 2.000 2.180 12.600 0,525
(:;\;) Nhé nhét 0 0 50 668 0,013
Trung binh 49,43 636,57 686,00 3.712 0,251
Lén nhét 120 5.000 5.070 7.200 5,633
(n=9) Nhé nhét 0 80 94 300 0,261
Trung binh 34,89 1.197,78 1.232,67 1.515 1,239

Nguén:Téng hop tir s6 liéu cdc phiéu diéu tra 2/2010

3.1.2. Quy mé cua cdc trang trai chdn
nuéi lon

Pé tim hiéu quy mé caa cac trang trai
chin nuéi Ign trén dia ban nghién ctu, cac s6
liéu lién quan dén dién tich trang trai, s6
lugng lgn nuoi trong tung loai hinh trang trai
cu thé da dugc diéu tra, thu thap (Bang 1).

Theo s6 liéu diéu tra, dién tich cta cac
trang trai chin nudi lgn theo CA 13 16n nhat
dat trung binh 25.160 m%trang trai, ti€p dé
la VAC vé6i dién tich trung binh la 9.104
m?trang trai, trang trai CV dat trung binh
3.712 m%trang trai, dién tinh nho nhat 1a ¢
cac trang trai chudéng don véi dién tich trung
binh chi dat 1.515 m?%trang trai. Tuy nhién,
trai ngudc v6i dién tich trang trai thi sé
lugng lgn nudi trong loai hinh chuéng don
(C) lai cao nhat véi trung binh 1.232,67
con/trang trai, s6 lugng lgn nudi gidm dan
tai cac trang trai CV 686 con/trang trai, CA
657 con/trang trai va it nhat 14 6 VAC véi
trung binh 474,27 con/trang trai.

S6 lugng 16n 1gn nudi trong mot dién tich
nhd hep sé& gdy ra mot stic ép 16n dén moi
truong, dic biét 1a méi trudng nudec mit cua
cac trang trai. Do d6, mat doé lon/m? dién tich
14 chi s6 co ban dé néi lén ap luc cta cac loai
hinh chan nuéi lgn dén chat lugng méi
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truong néi chung va moéi truong nudec méit
néi riéng. Bang 1 cho thay, mat do lgn nubi
cta loai hinh trang trai (C) 1a 16n nh4t dat
trung binh 1,239 con/m?, tiép d6 1a CV dat
trung binh 0,251 con/m? VAC dat trung
binh 0,102 con/m? loai hinh trang trai cé
mat d6 lgn nudéi nho nhat 14 CA véi mat do
trung binh chi dat 0,059 con/m?.

3.1.3. Tinh hinh quadn ly chdt thdi chdan nuéi

tai cdac trang trai chdn nuéi lon

Quan 1y chat thai chin nudi 14 mot van
dé quan trong dé dam bao van dé méi trudng
trong cac trang trai chin nudi. Phan thai va
nuéc thai ti cac chudng nudéi lgn 1la mot
trong nhiing nguén gdy 6 nhiém nuéc mat
mot cach nhanh chéng bdi trong phan lon cé
chtia khoang 0,3% N; 0,2% P va 0,5% K,O;
(Pahl va Schaenborn, 2003). Trong khi d6
nudc thai tit cadc chudng trai nudi lgn ciing
chtia mot lugng 16n phan thai, rac, bun dat,
thiic an thwa, cac hdp chit cua nito va
photpho thoat ra tit chat thai rédn khi gip
nuée. Nong @6 cac tap chit trong nuée thai
cac chudng trai cao hon tu 50 — 150 lan so
v6i nuée thai do thi, nong do nito (t6ng nito
Kjendhal) ndm trong khoang 1500 — 15200
mgN/l, cia photpho 1a ti& 70 - 1750 mgP/1
(Mulder, 2003).
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Hién nay, tai cac trang trai chan nudi
lon 6 Hung Yén thi hinh thtic xi ly phan
thai tit cac chudng trai chu yéu la st dung bé
biogas dé tao khi sinh hoc cung c&p cho nhu
cAu dun ndu va phat dién cta chinh cac
trang trai. Trong s 46 trang trai chin nuoi
lgn, c6 26 trang trai st dung ham biogas dé
xt 1y phan thai chiém ty 1& 56,52%. Tuy
nhién, ty 1& cac trang trai st dung ham
biogas tai cac trang trai khac nhau la khong
dong déu (Hinh 2). Ty 1& nay cao nhat & cac
trang trai lon VAC (59,09%), tiép d6 mo6 hinh
CV (57,14%), Chudng don (56,52%) va thap
nhat & cac trang trai AC (37,50%). M#c du ty
1é st dung ham biogas & cac trang trai kha
cao, song hau hét dung tich ctia cac ham
biogas nay khong thé dap tng néi lugng
phan va nudc thai qua 16n hang ngay.

Bén canh hinh thic xt ly phan thai
bing ham biogas, mdt s6 trang trai tién
hanh thu gom phén rin, sau d6 déng bao va
dem ban cho cac khu trong trot xung quanh.
Bién phap nay khéng nhiing gép phan lam
giam bét lugng phan thai ra ngoai méi
truong ma con dem lai ngudn thu cho cac
cht trang trai. Tuy nhién, viéc thu gom phan
gép rat nhiéu khé khin do doi héi kha nhiéu
cong lao dong cua ngudsi chin nudi, mit khac
do thiét k& chudng trai thiéu khoa hoc nén

phan thai thuong bi hoa 1an véi nuée ria
chudng va nudc tiéu cta lon tao thanh chat
thai 16ng va khong thé thu gom duge. Chinh
vi 1y do trén ma ty 1é phan lon dugc thu gom
va d6ng bao dé ban thudng rit it va khéng
phé bién.

O cac loai hinh trang trai VAC va CV,
diéu tra cling cho thdy mot phan lugng phan
lon ciing duge ngudi dan st dung dé bén cay
trong vuon, tuy nhién lugng phin nay khong
dang ké do dién tich vudn ciy cua cac trang
trai thudng nhdé nén nhu cau st dung phan
b6n khong cao.

Du da c6 nhiéu bién phap khic nhau
duge st dung, song luong phan thai ti cac
chuéng lgn ctia cac trang trai van con rat
16n. Do d6 cac chu trang trai thudng d6 phan
thai ra cac ao, hé va mucng nuéc xung
quanh céc trang trai (CV va C). Déi véi cac
trang trai VAC va CA, lugng phan thai du
thita thudng dude d6 truc tiép xuéng ao dé
lam thiic &n cho ca. Day 12 mot cach xu ly
tuong doi c6 hiéu qua kinh t€&€ cao, viia két
hop gidi quyét vAn dé méi trudng viia tan
dung dugc ngudn thiic An mién phi cho ca.
Tuy nhién mot lugng phan 16n duge thai bo
lién tuc xudng ao ca cing c6 thé din t6i tinh
trang 6 nhiém nudc do ca khéng st dung hét
nguon thiic 4n nay.

o B
20 1 \”: \37. ‘-\:

Co Biogas

0 Khéng Biogas
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Hinh 2. Ty 1é stt dung ham biogas trong cac trang trai chan nuéi lgn
tai cac m6 hinh khac nhau

3.2. Mtic do 6 nhiém nuéc mait tai cac
trang trai chan nuéi lgn

3.2.1. Két qua quan trdc chdt luong nuéc mdt
tai cdc trang trai chdn nudi lon

Céac ao, muong trong cac trang trai CV
va C chiu anh hudng truc tiép tit ngudén phan
thai ra tit cac trang trai lon. Cac miu nudc
trong céc trang trai VAC va AC dugc 18y tix
cac ao nudi ca cua trang trai. Cac gia tri 16n
nh4t, nho nhat cta cac théng s6 chat lugng
nudc mat tai cAc trang trai trong sudt qua
trinh quan tric dude trinh bay & bang 2.

Qua s6 liéu ctia bang 2, ¢6 thé théy gia
tri trung binh cua pH, DO, COD, NH,,
NO, va PO,* tuong ting la: 7,29 - 7,63; 1,41
- 4,52: 17 -236; 1,33 - 8,57; 0,12 - 6,91 va
0,28 - 3,20 mg/l trong cac trang trai VAC, tu
7,04 - 7,98; 2,18 - 4,84; 21 - 150; 1,32 - 9,05;
0,13 - 1,82 va 0,02 - 9,17 mg/l trong cac
trang trai CA va tu 7,18 - 7,75; 0,83 - 1,80;
120 - 1.030; 9,13 - 36,04; 0,08 - 2,43 va 0,51
- 16,25 mg/l trong cac trang trai CV + C.
Két quéd nay chi ra trong nuéc mit ctia céc
trang trai chan nuéi déu c6 do pH & trang
thai trung tinh, ham lugng oxy hoa tan
thap (tat ca cac gia tri dé < 5 mg/l), trong
khi d6 ham lugng cac chat COD, NH," va
PO,* déu 6 mic rat cao, chi c6 ham lugng
cua NO, ¢ mtic thap va dam bdo yéu cau.
So sanh két qua nay véi két qua quan tric
chat lugng nudc méit tai xa Lai Vu, huyén
Kim Thanh, tinh Hai Duong noi c6 hoat
déng chin nudi lgn tai ho gia dinh 6 mic
cao 1a kha tuong déng. Ham lugng COD,
PO,/ va NH," trong nudc méit cua Lai Vu
cling 6 mtc rat cao, 1an lugt 1a 25 - 56; 0,89
- 9,36 va 0,66 - 5,97 mg/l, trong khi d6 gia
tri DO va NO; trong nudc mit cling rat
thap lan lugt 1,27 - 4,39 va 0,17 - 2,88 (Ho
Thi Lam Tra va cs., 2008).
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M6i tuong quan ctia mat do lgn nudi
trung binh véi néng dd trung binh cua tiing
chdt 6 nhiém trong nuéc mit clia cac trang
trai cing duge kiém tra (Bang 3). Mat do
lon nudi trung binh c6 méi tuong quan chét
v6i noéng @6 trung binh cta PO,> (R? =
0,9921); NH," (R* = 0,9961) va COD (R? =
0,999), méi tuong quan ctia mat dé lon nudi
v6i ham lugng DO ¢ miic thap hon (R? =
0,8807), trong khi hau nhu khéng c6 méi
tuong quan gitia méat do lgn nudéi véi ham
lugng NO, trung binh trong nudc mit ctaa
cac mé hinh. Tuy nhién dé khing dinh rd
cdc moi tuong quan nay can thiét phai cé
nhiing nghién c@u sau hon, déi véi s6 lugng
trang trai nhiéu hon trong tuong lai.

3.2.2. Pdanh gid mic dé 6 nhiém nuéc mdt tai
cdc trang trai chdn nuéi lon

Theo Quy chuén ch&t lugng nuée mét
08 cot A2 (QCVNO08/A2) — Chat lugng nuée
mat bdo dam doi sdng cua sinh vat thay
sinh thi ngudng cho phép dé6i véi gia tri pH
la tu 6,0 — 8,5; v61 DO 1a > 5mg/l; v61 NO; 1a
< 5mg/l; véi NH,* 1a <0,2 mg/l; PO,* 1a <0,2
mg/l va COD 1a <15 mg/l. D61 chiéu cac
ngudng quy dinh nay véi két qua quan tric
chat lugng nudec mit trong cic trang trai, co
thé th&y: cac tri trung binh cta DO, COD,
NH,*, PO,* tai tit ca cac trang trai lon déu
khong thoa man QCVNO8/A2. Chi c6 gia tri
trung binh ctua pH va NO, trong nuéc mit
cua cac trang trai lon 14 théa man yéu cau.
Tham chi khi so sanh v6i cac ngudng quy
dinh trong co6t B2 cua QCVNO8 — Chat
lugng nude danh cho giao thong thuy va cac
muc dich yéu cdu chat lugng nuée thap (DO
>2 NH,*<1,PO,* <0,5va COD < 50 mg/l)
thi ndng d6 cta cac chat 6 nhiém trén cling
hau hét khéng thdéa min. Trong mo6 hinh
CV + C ca bén théong s6 DO, COD, NH,* va
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PO,* déu khong théa man QCVNO08/B2. O lugng DO trung binh la théa méan, 3 thong
md hinh VAC va CA, chi duy nhit ham $0 con lai ciing khong théa méan.

Bang 2. Két qua quan trac chat lwgng nuée mat tai cac trang trai lgn

Thongsd Loaitrangtrai  Giati T2/2010 T4/2010 T6/2010 T8/2010 T10/2010 T12/2010 Trung binh

Max 7,41 7,81 7,50 7,43 7,68 7,56 7,57

VAC (n=3) Min 7,11 7,45 7,19 7,21 7,05 6,84 7,14

Aver 7,30 7,63 7,37 7,35 7,42 7,29 7,39

Max 8,23 7,64 7,81 7,81 8,02 7,92 7,91

pH CA (n=3) Min 7,73 7,03 7,37 7,64 7,50 7,55 7,47
Aver 7,98 7,40 7,73 7,78 7,77 7,78 7,74

Max 7,57 8,35 7,27 7,45 7,69 7,82 7,62

CV+C (n=4) Min 6,95 7,20 7,06 7,02 6,92 6,92 7,15

Aver 7,19 7,75 7,17 7,18 7,25 7,31 7,31

Max 5,54 3,11 3,65 4,23 3,54 1,99 3,68

VAC (n=3) Min 3,50 2,55 1,56 1,12 2,16 1,06 1,99

Aver 4,52 2,83 2,49 2,16 2,93 1,41 2,72

DO Max 5,57 5,26 5,53 4,44 4,62 2,45 4,65
(mgll) CA (n=3) Min 2,53 2,46 3,53 3,65 1,64 1,41 2,54
Aver 4,06 3,40 4,84 3,94 2,83 2,18 3,54

Max 4,80 2,86 2,49 3,04 2,04 2,19 2,24

CV+C (n=4) Min 0,30 0,60 0,54 0,36 0,35 0,23 0,53

Aver 1,80 1,67 1,79 1,80 1,06 0,83 1,49

VAC Max 240 60 200 80 188 20 131

(n=3) Min 120 44 120 40 80 16 70

Aver 160 236 160 53 120 17 124

coD Max 220 24 160 80 52 24 93
(mg/l) CA (n=3) Min 60 20 120 80 36 12 55
Aver 130 21 150 90 48 26 78

Max 1680 1120 120 1200 1440 1840 1136

CV+C (n=4) Min 120 520 120 40 124 28 159

Aver 1030 730 120 835 941 827 871

VAC M.ax 4,64 2,20 11,71 15,00 4,14 8,05 7,62

(n=3) Min 1,36 0,50 2,69 2,13 1,13 5,63 2,24

Aver 3,00 1,33 8,15 8,57 2,24 7,24 5,09

NH," Max 1,81 3,38 2,98 3,00 5,76 28,80 7,62
(mgll) CA (n=3) Min 0,66 0,33 2,20 2,50 1,21 3,38 1,71
Aver 1,32 1,58 4,37 9,71 7,06 9,05 5,21

Max 23,98 52,00 20,10 55,88 73,31 27,28 27,25

CV+C (n=4) Min 6,41 5,04 2,79 6,13 1,98 4,25 8,05

Aver 13,14 24,51 9,13 22,85 36,04 18,79 20,74

Max 2,88 9,17 0,21 0,15 2,45 1,63 2,75

VAC (n=3) Min 1,16 417 0,08 0,10 0,04 0,46 1,00

Aver 2,20 6,91 0,12 0,13 0,87 0,89 1,85

NOs Mfax 3,67 4,95 0,31 0,14 0,33 0,64 1,67
(mg/l) CA (n=3) Min 0,04 0,78 0,13 0,08 0,04 0,35 0,24
Aver 1,82 1,76 0,18 0,17 0,13 0,44 0,75

Max 3,03 4,37 0,11 0,23 0,28 1,33 1,42

CV+C (n=4) Min 0,12 0,77 0,06 0,12 0,06 0,56 0,28

Aver 1,72 2,43 0,08 0,18 0,15 1,09 0,94

PO~ Max 4,87 1,89 0,33 3,05 5,14 1,27 2,76
(mgfl) VAC (n=3) Min 1,90 1,68 0,20 2,64 0,46 0,56 1,24
Aver 3,20 1,81 0,28 29 2,03 0,91 1,86

Max 0,03 0,03 0,30 0,41 1,77 1,25 2,30

CA (n=3) Min 0,02 0,02 0,20 0,26 1,76 0,09 0,39

Aver 0,02 0,16 0,26 0,89 9,17 1,18 2,05

399



banh gia marc d6 6 nhiém nwéc mat tai cac trang trai chan nudi lon trén dia ban tinh Hwng Yén

Max 22,50 10,00
CV+C (n=4) Min 6,55 0,81
Aver 16,25 4,55

1,23 6,86 21,88 12,25 12,45
0,19 2,80 1,64 1,72 2,40
0,51 4,43 8,06 8,04 6,97

Bang 3. Phuong trinh tuong quan ciia mét dé lgn nudi trung binh véi
ham lugng trung binh ctia cac chat 6 nhiém trong nuéc mat

Thoéng s6 6 nhidm

Ham Iwong oxy hoa tan (DO) - mg/l
Ham lwong photphat (PO,*) - mg/l
Ham lwong nitrat (NO3') - mg/l
Ham lwgng amoni (NH4") - mg/l

Nhu céu oxy héa hoc (COD) - mg/l

Phwong trinh twong quan R?
MD = - 2,52*[DO] + 3,3444 0,8807
MD = 7,5096*[PO,*] + 1,3588 0,9921
MD = - 0,46*[NO37] + 1,3189 0,0904
MD = 23,379*[NH,] + 3,2862 0,9961
Mb = 1158,5*[COD] + 7,8035 0,9990

Ghi chii: MP — MGt d¢ lon nudi trung binh (con/m?), [M] — Ham heong (nong dé) trung binh chit é nhiém M (mg/l)

Nhin chung, chat lugng nuéc mit cua
tat ca cac trang trai lon déu dang bi 6 nhiém
kha nghiém trong. Tuy nhién mtc d6 o
nhiém & loai hinh trang trai CV + C la
nghiém trong nhat khi tit cd cac gia tri
trung binh ctia cic thong s6 6 nhiém tim
thay déu 6 mic rat cao. Trong khi d6 & cac
trang trai VAC va CA tuy cling bi 6 nhiém
nhung néng dd trung binh ctia cac chat 6
nhiém lai thdp hon hén. Dic biét 1a & cac
trang trai CA hau hét gia tri trung binh ctua
cic chat 6 nhiém déu 6 mtic thap hon so véi
cic loai hinh trang trai khac. Su khac biét vé
miic d6 6 nhiém nudc mit & cac loai hinh
trang trai lgn c6 thé 1a do nhiéu nguyén
nhan, tuy nhién trong ctung diéu kién san
xuét chian nudi nhu ¢ nghién ctu nay, c6 thé
¢6 hai nguyén nhan chinh. Nguyén nhan tha
nhat 14 do su khac biét vé dién tich trang
trai cling nhu s6 luong lgn nudi trong cac
loai hinh trang trai. Mat d6 lgn nudi trong
cac trang trai chinh 1a y&u t& co ban dan dén
ap luc gay ra 6 nhiém nang hay nhe cho méi
truong nudc mat cua cac trang trai. Theo
bang 1 thi cac trang trai CA c6 mat d6 lgn
nudi trung binh nhé nhat 0,059 con/m? va
ciing c¢6 chat lugng nuéc mat 6 nhiém J miic
nhe nhat. Ngugc lai, cac trang trai CV va C
c6 mat d6 lgn nudi cao hon ca, mat d6 trung
binh cta 2 loai hinh nay la 0,745 con/m? va
ciing c6 néng do cac chat 6 nhiém 6 miic do

400

cao nhat. Nguyén nhan thd hai dan dén su
khac biét vé mtic @6 6 nhiém & cac loai trang
trai: d6i véi trang trai CA va VAC, nuéc mat
trong cac ao, hd dudc st dung dé nuéi ca,
lugng chat thai ti cac chudng nudi lon thai
vao nudc méit dude cac loai ca tiéu thu mot
lugng dang ké nhd d6 giam bét nong d6 cua
cac chat 6 nhiém trong nudc mat. Trong khi
dé6, & cac trang trai CV va C khéng cé bd
phan ao nuéi c4, lugng phan thai khong dudc
st dung dé lam thtc &n nudi c4 ma thai bd
truc tiép vao cac ao, muong tu nhién xung
quanh dan dén nong d6 cac chat 6 nhiém bi
tich liiy 6 miic do cao va ngay cang tré nén
nghiém trong hon.

4. KET LUAN VA KIEN NGHI

4.1. Két luan

Tinh hinh chin nu6i lgn theo quy moé
trang trai ¢ tinh Hung Yén chu yéu phat
trién theo bon loai hinh chinh: VAC, CA, CV
va C, trong dé céc trang trai VAC phd bién
nhat véi ty 1& 48%. Dién tich cac trang trai
va s6 luong lon nudi trong cac loai hinh
trang trai cling khong déng nhat.

Hau hét cac trang trai lgn déu da ap
dung bién phap xdy ham biogas dé xui ly
phan thai (chiém ty 1& 56,52%), tuy nhién
lugng phan thai ti chén nubi lgn & tat ca cac
trang trai déu chua duge quan ly va xu ly
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mét cach triét dé. Luong phan du thia cha
yéu van dugde d6 thing xudng ao, ho lam thic
an cho ca (6 loai hinh VAC va CA) va thai ra
méi truong nudc tu nhién (loai hinh CV va
C) gy anh hudng nghiém trong dén méi
trudng nudc mit.

Ch4t lugng nuéc mit 6 tit ca cac trang
trai déu dang bi 6 nhiém nghiém trong khi
ham lugng DO thap va ham lugng cta cac
thong s6 COD, PO,*, NH,* déu vudt qua quy
chuén cho phép nhiéu lan. Miic dé 6 nhiém
nudc méit trong cac trang trai CV + C la
nghiém trong nh4t, miic d nhe nhat 1a & cac
trang trai CA.

Su khac biét v& mat d6 lon nudi va bd
phan ao nudi ca trong cac loai hinh trang
trai 1a nguyén nhan chu yéu dan téi cac mic
d6 6 nhiém nuéc mét khac nhau.

4.2, Kién nghi

Khi phét trién chan nudi lon theo quy
mé trang trai nén lua chon phat trién theo
loai hinh trang trai CA hodc VAC dé c6 thé
tan dung nguén phan thai ti chin nuoi lam
thtic &n cho c4 viia dem lai hiéu qua kinh tg,
viia gép phan lam giam tac dong dén méi
trudng nude.

Viéc x4y dung cac trang trai chin nuoi
lgn theo b4t ct loai hinh trang trai nao ciing
can phai tinh toan mat d6 lon nudi moét cach
phu hogp, dong thoi bd tri dién tich cac hop
phan Chudng - Ao - Vudn mét cach can dsi
hop 1y dé dat dugc hiéu qua cao vé ca kinh t&
va moi trudng.

Déi véi cac trang trai chian nudi hién tai
nén giam bét s6 lugng vat nudi, dic biét 1a
loai hinh trang trai CV va C. Déng thdi ap
dung t6ng hop nhiéu bién phap quan Iy va xi

1y chat thai chudng nudi dé dat dugc hiéu
qua cao nhat.
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TÓM TẮT


Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá thực trạng ô nhiễm nước mặt tại các trang trại chăn nuôi lợn ở hai huyện Văn Giang và Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên). Quá trình lấy mẫu được tiến hành 5 lần với khoảng thời gian 2 tháng/lần từ tháng 02 – 12/2010. Hầu hết nước mặt tại các trang trại đều đã bị ô nhiễm khá nghiêm trọng khi hàm lượng DO trung bình đều rất thấp, còn nồng độ trung bình của COD, NH4+, PO43- đều vượt quá quy chuẩn Việt Nam (QCVN08) nhiều lần. Mức độ ô nhiễm nước mặt tại các trang trại chăn nuôi lợn là khác nhau: Tại các trang trại CV + C mức độ ô nhiễm là cao nhất, mức độ ô nhiễm thấp hơn ở các trang trại VAC và nhẹ nhất là tại trang trại CA. Sự khác biệt về mật độ lợn nuôi và các hợp phần trong các mô hình trang trại lợn là nguyên nhân chính dẫn tới các mức độ ô nhiễm nước mặt nặng nhẹ khác nhau.


Từ khóa: Hưng Yên, mức độ ô nhiễm, nước mặt, trang trại lợn.


SUMMARY


This study was carried out to assess the levels of surface water pollution at different pig-farms in Van Giang  and Khoai Chau district, Hung Yen province. Surface water samples were collected five times from February to December 2010 with a  two-month interval. The results show that all surface-water samples at these pig-farms were serious contamination such as the average concentrations of COD, NH4+ and PO43- was higher than the National technical regulation on surface-water quality of Vietnam, and the average concentrations of DO were very low. Levels of surface-water pollution depend on typology of these farms. The highest surface water pollution was in the farms livestock-garden + pig raising (CV + C), lower than in the farm integrated Garden-pond-pig raising (VAC) and poorest in the farms with Pig-raising – garden (CA). The difference levels of surface-water pollution due to pig raising densities and components of these pig-farms.


Key words: Hung Yen province, level of pollution, pig-farm, surface-water. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Chăn nuôi là một trong hai ngành quan trọng của sản xuất nông nghiệp. ở nước ta chăn nuôi theo hình thức hộ gia đình đã có từ lâu đời. Trong những năm gần đây, hình thức chăn nuôi theo các trang trại tập trung đã được hình thành và phát triển nhanh chóng, đặc biệt từ khi có Nghị quyết 03/2000/NQ-CP ngày 02/2/2000 của Chính phủ về phát triển kinh tế trang trại. Đây là xu thế phổ biến trên toàn thế giới và là hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế quan trọng trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta.


Trong các trang trại chăn nuôi của nước ta thì số lượng các trang trại lợn là lớn nhất với 7.475 trang trại chiếm 42,2% tổng số trang trại chăn nuôi (Cục Chăn nuôi, 2007). Việc phát triển các trang trại chăn nuôi lợn tập trung đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện thu nhập cho người nông dân. Tuy nhiên do việc tập trung một lượng lớn lợn nuôi trên một đơn vị diện tích, cộng với trình độ quản lý sản xuất đặc biệt là quản lý chất thải chăn nuôi lợn của người dân còn thấp nên đã gây ra áp lực lớn cho môi trường, nhất là môi trường nước mặt trong và xung quanh các trang trại chăn nuôi lợn.

Hưng Yên là một tỉnh thuộc khu vực trung tâm của đồng bằng châu thổ sông Hồng, nơi có tốc độ phát triển các trang trại chăn nuôi lợn tập trung khá nhanh trong những năm vừa qua. Mật độ lợn nuôi trong các trang trại ở đây khá lớn và ngày càng gia tăng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nước mặt trong và xung quanh các trang trại chăn nuôi lợn. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm chỉ ra hiện trạng phát triển của các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; đánh giá mức độ ô nhiễm nước mặt trong các trang trại chăn nuôi lợn và đề xuất các phương án cải thiện, lựa chọn các loại hình trang trại chăn nuôi lợn phù hợp.


2. ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU


2.1. Địa điểm nghiên cứu


Nghiên cứu này được thực hiện trên địa bàn hai huyện Văn Giang và Khoái Châu, nơi tập trung hầu hết các trang trại chăn nuôi lợn của tỉnh Hưng Yên.


2.2. Phương pháp nghiên cứu


2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu


Các số liệu có liên quan tới nghiên cứu được thu thập chủ yếu từ các cơ quan chức năng như: Cục Chăn nuôi, Uỷ ban Nhân dân huyện Văn Giang, huyện Khoái Châu…


2.2.2. Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi


Nghiên cứu này đã thiết kế phiếu điều tra và tiến hành điều tra ngẫu nhiên tại 46 trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn hai huyện Văn Giang và huyện Khoái Châu (Hưng Yên) nhằm thu thập các thông tin về số lượng lợn nuôi, diện tích, kiểu trang trại… của các trang trại lợn nhằm đưa ra các thông tin chung về tình hình phát triển trang trại lợn và làm cơ sở để lựa chọn các địa điểm lấy mẫu nước mặt.


2.2.3. Phương pháp lấy mẫu


Căn cứ vào kết quả điều tra tại 46 trang trại, nghiên cứu đã lựa chọn 10 trang trại chăn nuôi điển hình, thuộc các loại hình trang trại khác nhau: 3 trang trại Vườn – Ao – Chuồng (VAC), 3 trang trại Chuồng – Ao (CA), 2 trang trại Chuồng – Vườn (CV) và 2 trang trại Chuồng (C). 


- Các mẫu nước mặt được lấy tại độ sâu 20 cm, theo phương pháp lấy mẫu hỗn hợp (lấy từ 3 - 5 điểm xung quanh ao sau đó chén lại để được một mẫu đại diện) bằng dụng cụ lấy mẫu nước mặt chuyên dụng.


+ Các mẫu nước mặt được lấy tại các ao nuôi cá đối với hai loại hình trang trại VAC và AC do trong các trang trại này các chủ trang trại thường xuyên xả trực tiếp phân thải và nước thải chuồng trại xuống ao để làm thức ăn nuôi cá. 


+ Đối với các trang trại CV và C do không có thành phần ao nuôi cá, nên phân thải và nước thải chuồng trại được đổ thải trực tiếp vào các ao, hồ tự nhiên xung quanh các trang trại (khoảng cách các ao tới các trang trại dao động từ 2 - 10 m). Do đó, nghiên cứu cũng lấy các mẫu nước mặt tại các ao, hồ này để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các loại trang trại trên gây ra. Vì các mẫu nước từ hai mô hình CV và C đều được lấy trên các ao, hồ tự nhiên (đặc điểm giống nhau) nên được gộp chung thành một nhóm ký hiệu là CV + C. 


Quá trình lấy mẫu nước mặt được tiến hành 5 lần từ tháng 2/2010 đến tháng 12/2010 (tháng 2, 4, 6, 8 và tháng 12/2010).


2.2.4. Phương pháp phân tích


- Thông số pH và DO được đo ngay tại hiện trường trong quá trình lấy mẫu bằng máy đo pH/DO Metter điện cực thủy tinh nhãn hiệu Horiba.

- Các thông số COD, NH4+ , NO3- và PO43- được phân tích tại Phòng Thí nghiệm môi trường, Khoa Tài nguyên & Môi trường, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. COD được phân tích theo phương pháp chuẩn độ lượng dư K2Cr2O7 bằng dung dịch muối Mhorn; NH4+ phân tích theo phương pháp indofenol so màu tại bước sóng 667 nm, NO3- phân tích theo phương pháp Catadol so màu tại bước sóng 410 nm, PO43- được phân tích theo phương pháp Oniani so màu tại bước sóng 660 nm sử dụng máy so màu UV/VIS (American public health association,


Standard methods, 1976).


2.2.5. Phương pháp xử lý số liệu


Các số liệu thu thập và phân tích được xử lý trên phần mềm Excel 2003.


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN


3.1. Tình hình phát triển của các trang
       trại chăn nuôi lợn


3.1.1. Các mô hình trang trại chăn nuôi lợn


Kết quả điều tra tại 46 trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn hai huyện Văn Giang và Khoái Châu cho thấy, các trang trại chăn nuôi lợn ở đây được phát triển theo 4 loại hình trang trại: Vườn – Ao – Chuồng (VAC), Chuồng  - Ao (CA), Chuồng – Vườn và Chuồng đơn (C). Trong đó các trang trại chăn nuôi lợn theo loại hình VAC chiếm tỷ lệ cao nhất 48%, tiếp đó là loại hình C 20%, CA 17% và CV 15% (Hình 1).


Tuy nhiên, khảo sát thực tế tại các trang trại cho thấy, diện tích của các vườn cây trong các trang trại VAC và CV là tương đối nhỏ. Các trại chủ yếu dành diện tích đất để phát triển chuồng trại và các ao nuôi cá, do đó sự tham gia của hợp phần vườn cây trong các trang trại là tương đối nhỏ........................
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Hình 1. Tỷ lệ các trang trại chăn nuôi lợn
trên địa bàn hai huyện Văn Giang và Khoái Châu (Hưng Yên)


Bảng 1. Quy mô của các loại trang trại chăn nuôi lợn


		Loại trang trại

		Giá trị

		Số lợn nuôi (con)

		Diện tích


(m2)

		Mật độ


(con/m2)



		

		

		Nái

		Thịt

		Tổng số

		

		



		V - A - C


(n = 22)

		Lớn nhất

		70

		1.000

		1.052

		43.200

		0,525



		

		Nhỏ nhất

		0

		110

		126

		1.200

		0,011



		

		Trung bình

		19,27

		455

		474,27

		9.104

		0,102



		C - A


(n = 8)

		Lớn nhất

		180

		1.500

		1.500

		108.000

		0,16



		

		Nhỏ nhất

		0

		240

		525

		4.000

		0,004



		

		Trung bình

		33,25

		623,75

		657,00

		25.160

		0,059



		C - V


(n = 7)

		Lớn nhất

		180

		2.000

		2.180

		12.600

		0,525





		

		Nhỏ nhất

		0

		0

		50

		668

		0,013



		

		Trung bình

		49,43

		636,57

		686,00

		3.712

		0,251



		C


(n = 9)

		Lớn nhất

		120

		5.000

		5.070

		7.200

		5,633



		

		Nhỏ nhất

		0

		80

		94

		300

		0,261



		

		Trung bình

		34,89

		1.197,78

		1.232,67

		1.515

		1,239





Nguồn:Tổng hợp từ số liệu các phiếu điều tra 2/2010

3.1.2. Quy mô của các trang trại chăn
            nuôi lợn


Để tìm hiểu quy mô của các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn nghiên cứu, các số liệu liên quan đến diện tích trang trại, số lượng lợn nuôi trong từng loại hình trang trại cụ thể đã được điều tra, thu thập (Bảng 1).


Theo số liệu điều tra, diện tích của các trang trại chăn nuôi lợn theo CA là lớn nhất đạt trung bình 25.160 m2/trang trại, tiếp đó là VAC với diện tích trung bình là 9.104 m2/trang trại, trang trại CV đạt trung bình 3.712 m2/trang trại, diện tính nhỏ nhất là ở các trang trại chuồng đơn với diện tích trung bình chỉ đạt 1.515 m2/trang trại. Tuy nhiên, trái ngược với diện tích trang trại thì số lượng lợn nuôi trong loại hình chuồng đơn (C) lại cao nhất với trung bình 1.232,67 con/trang trại, số lượng lợn nuôi giảm dần tại các trang trại CV 686 con/trang trại, CA 657 con/trang trại và ít nhất là ở VAC với trung bình 474,27 con/trang trại. 


Số lượng lớn lợn nuôi trong một diện tích nhỏ hẹp sẽ gây ra một sức ép lớn đến môi trường, đặc biệt là môi trường nước mặt của các trang trại. Do đó, mật độ lợn/m2 diện tích là chỉ số cơ bản để nói lên áp lực của các loại hình chăn nuôi lợn đến chất lượng môi trường nói chung và môi trường nước mặt nói riêng. Bảng 1 cho thấy, mật độ lợn nuôi của loại hình trang trại (C) là lớn nhất đạt trung bình 1,239 con/m2, tiếp đó là CV đạt trung bình 0,251 con/m2, VAC đạt trung bình 0,102 con/m2, loại hình trang trại có mật độ lợn nuôi nhỏ nhất là CA với mật độ trung bình chỉ đạt 0,059 con/m2.


3.1.3. Tình hình quản lý chất thải chăn nuôi 
       tại các trang trại chăn nuôi lợn


Quản lý chất thải chăn nuôi là một vấn đề quan trọng để đảm bảo vấn đề môi trường trong các trang trại chăn nuôi. Phân thải và nước thải từ các chuồng nuôi lợn là một trong những nguồn gây ô nhiễm nước mặt một cách nhanh chóng bởi trong phân lợn có chứa khoảng 0,3% N; 0,2% P và 0,5% K2O5 (Pahl và Schaenborn, 2003). Trong khi đó nước thải từ các chuồng trại nuôi lợn cũng chứa một lượng lớn phân thải, rác, bùn đất, thức ăn thừa, các hợp chất của nitơ và photpho thoát ra từ chất thải rắn khi gặp nước. Nồng độ các tạp chất trong nước thải các chuồng trại cao hơn từ 50 – 150 lần so với nước thải đô thị, nồng độ nitơ (tổng nitơ Kjendhal) nằm trong khoảng 1500 – 15200 mgN/l, của photpho là từ 70 - 1750 mgP/l (Mulder, 2003).


Hiện nay, tại các trang trại chăn nuôi lợn ở Hưng Yên thì hình thức xử lý phân thải từ các chuồng trại chủ yếu là sử dụng bể biogas để tạo khí sinh học cung cấp cho nhu cầu đun nấu và phát điện của chính các trang trại. Trong số 46 trang trại chăn nuôi lợn, có 26 trang trại sử dụng hầm biogas để xử lý phân thải chiếm tỷ lệ 56,52%. Tuy nhiên, tỷ lệ các trang trại sử dụng hầm biogas tại các trang trại khác nhau là không đồng đều (Hình 2). Tỷ lệ này cao nhất ở các trang trại lợn VAC (59,09%), tiếp đó mô hình CV (57,14%), Chuồng đơn (56,52%) và thấp nhất ở các trang trại AC (37,50%). Mặc dù tỷ lệ sử dụng hầm biogas ở các trang trại khá cao, song hầu hết dung tích của các hầm biogas này không thể đáp ứng nổi lượng phân và nước thải quá lớn hàng ngày.


Bên cạnh hình thức xử lý phân thải bằng hầm biogas, một số trang trại tiến hành thu gom phân rắn, sau đó đóng bao và đem bán cho các khu trồng trọt xung quanh. Biện pháp này không những góp phần làm giảm bớt lượng phân thải ra ngoài môi trường mà còn đem lại nguồn thu cho các chủ trang trại. Tuy nhiên, việc thu gom phân gặp rất nhiều khó khăn do đòi hỏi khá nhiều công lao động của người chăn nuôi, mặt khác do thiết kế chuồng trại thiếu khoa học nên phân thải thường bị hòa lẫn với nước rửa chuồng và nước tiểu của lợn tạo thành chất thải lỏng và không thể thu gom được. Chính vì lý do trên mà tỷ lệ phân lợn được thu gom và đóng bao để bán thường rất ít và không phổ biến.


ở các loại hình trang trại VAC và CV, điều tra cũng cho thấy một phần lượng phân lợn cũng được người dân sử dụng để bón cây trong vườn, tuy nhiên lượng phân này không đáng kể do diện tích vườn cây của các trang trại thường nhỏ nên nhu cầu sử dụng phân bón không cao.


Dù đã có nhiều biện pháp khác nhau được sử dụng, song lượng phân thải từ các chuồng lợn của các trang trại vẫn còn rất lớn. Do đó các chủ trang trại thường đổ phân thải ra các ao, hồ và mương nước xung quanh các trang trại (CV và C). Đối với các trang trại VAC và CA, lượng phân thải dư thừa thường được đổ trực tiếp xuống ao để làm thức ăn cho cá. Đây là một cách xử lý tương đối có hiệu quả kinh tế cao, vừa kết hợp giải quyết vấn đề môi trường vừa tận dụng được nguồn thức ăn miễn phí cho cá. Tuy nhiên một lượng phân lớn được thải bỏ liên tục xuống ao cá cũng có thể dẫn tới tình trạng ô nhiễm nước do cá không sử dụng hết nguồn thức ăn này.
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Hình 2. Tỷ lệ sử dụng hầm biogas trong các trang trại chăn nuôi lợn
tại các mô hình khác nhau


3.2. Mức độ ô nhiễm nước mặt tại các 
       trang trại chăn nuôi lợn


3.2.1. Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt
           tại các trang trại chăn nuôi lợn


Các ao, mương trong các trang trại CV và C chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nguồn phân thải ra từ các trang trại lợn. Các mẫu nước trong các trang trại VAC và AC được lấy từ các ao nuôi cá của trang trại. Các giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các thông số chất lượng nước mặt tại các trang trại trong suốt quá trình quan trắc được trình bày ở bảng 2.


Qua số liệu của bảng 2, có thể thấy giá trị trung bình của pH, DO, COD, NH4+, NO3- và PO43- tương ứng là: 7,29 - 7,63; 1,41 - 4,52; 17 -236; 1,33 - 8,57; 0,12 - 6,91 và 0,28 - 3,20 mg/l trong các trang trại VAC, từ 7,04 - 7,98; 2,18 - 4,84; 21 - 150; 1,32 - 9,05; 0,13 - 1,82 và 0,02 - 9,17 mg/l trong các trang trại CA và từ 7,18 - 7,75; 0,83 - 1,80; 120 - 1.030; 9,13 - 36,04; 0,08 - 2,43 và 0,51 - 16,25 mg/l trong các trang trại CV + C. Kết quả này chỉ ra trong nước mặt của các trang trại chăn nuôi đều có độ pH ở trạng thái trung tính, hàm lượng oxy hòa tan thấp (tất cả các giá trị đề < 5 mg/l), trong khi đó hàm lượng các chất COD, NH4+ và PO43- đều ở mức rất cao, chỉ có hàm lượng của NO3- ở mức thấp và đảm bảo yêu cầu. So sánh kết quả này với kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tại xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương nơi có hoạt động chăn nuôi lợn tại hộ gia đình ở mức cao là khá tương đồng. Hàm lượng COD, PO43- và NH4+ trong nước mặt của Lai Vu cũng ở mức rất cao, lần lượt là 25 - 56; 0,89 - 9,36 và 0,66 - 5,97 mg/l, trong khi đó giá trị DO và NO3- trong nước mặt cũng rất thấp lần lượt 1,27 - 4,39 và 0,17 - 2,88 (Hồ Thị Lam Trà và cs., 2008). 


Mối tương quan của mật độ lợn nuôi trung bình với nồng độ trung bình của từng


chất ô nhiễm trong nước mặt của các trang trại cũng được kiểm tra (Bảng 3). Mật độ lợn nuôi trung bình có mối tương quan chặt với nồng độ trung bình của PO43- (R2 = 0,9921); NH4+ (R2 = 0,9961) và COD (R2 = 0,999), mối tương quan của mật độ lợn nuôi với hàm lượng DO ở mức thấp hơn (R2 = 0,8807), trong khi hầu như không có mối tương quan giữa mật độ lợn nuôi với hàm lượng NO3- trung bình trong nước mặt của các mô hình. Tuy nhiên để khẳng định rõ các mối tương quan này cần thiết phải có những nghiên cứu sâu hơn, đối với số lượng trang trại nhiều hơn trong tương lai. 


3.2.2. Đánh giá mức độ ô nhiễm nước mặt tại 
          các trang trại chăn nuôi lợn


Theo Quy chuẩn chất lượng nước mặt 08 cột A2 (QCVN08/A2) – Chất lượng nước mặt bảo đảm đời sống của sinh vật thủy sinh thì ngưỡng cho phép đối với giá trị pH là từ 6,0 – 8,5; với DO là ( 5mg/l; với NO3- là < 5mg/l; với NH4+ là <0,2 mg/l; PO43- là <0,2 mg/l và COD là <15 mg/l. Đối chiếu các ngưỡng quy định này với kết quả quan trắc chất lượng nước mặt trong các trang trại, có thể thấy: các trị trung bình của DO, COD, NH4+, PO43- tại tất cả các trang trại lợn đều không thỏa mãn QCVN08/A2. Chỉ có giá trị trung bình của pH và NO3- trong nước mặt của các trang trại lợn là thỏa mãn yêu cầu. Thậm chí khi so sánh với các ngưỡng quy định trong cột B2 của QCVN08 – Chất lượng nước dành cho giao thông thủy và các mục đích yêu cầu chất lượng nước thấp (DO ( 2, NH4+ < 1, PO43- < 0,5 và COD < 50 mg/l) thì nồng độ của các chất ô nhiễm trên cũng hầu hết không thỏa mãn. Trong mô hình CV + C cả bốn thông số DO, COD, NH4+ và PO43- đều không thỏa mãn QCVN08/B2. ở mô hình VAC và CA, chỉ duy nhất hàm lượng DO trung bình là thỏa mãn, 3 thông số còn lại cũng không thỏa mãn.


Bảng 2. Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt tại các trang trại lợn


		Thông số

		Loại trang trại

		Giá trị

		T2/2010

		T4/2010

		T6/2010

		T8/2010

		T10/2010

		T12/2010

		Trung bình



		pH

		VAC (n=3)

		Max

		7,41

		7,81

		7,50

		7,43

		7,68

		7,56

		7,57



		

		

		Min

		7,11

		7,45

		7,19

		7,21

		7,05

		6,84

		7,14



		

		

		Aver

		7,30

		7,63

		7,37

		7,35

		7,42

		7,29

		7,39



		

		CA (n=3)

		Max

		8,23

		7,64

		7,81

		7,81

		8,02

		7,92

		7,91



		

		

		Min

		7,73

		7,03

		7,37

		7,64

		7,50

		7,55

		7,47



		

		

		Aver

		7,98

		7,40

		7,73

		7,78

		7,77

		7,78

		7,74



		

		CV+ C (n=4)

		Max

		7,57

		8,35

		7,27

		7,45

		7,69

		7,82

		7,62



		

		

		Min

		6,95

		7,20

		7,06

		7,02

		6,92

		6,92

		7,15



		

		

		Aver

		7,19

		7,75

		7,17

		7,18

		7,25

		7,31

		7,31



		DO


(mg/l)

		VAC (n=3)

		Max

		5,54

		3,11

		3,65

		4,23

		3,54

		1,99

		3,68



		

		

		Min

		3,50

		2,55

		1,56

		1,12

		2,16

		1,06

		1,99



		

		

		Aver

		4,52

		2,83

		2,49

		2,16

		2,93

		1,41

		2,72



		

		CA (n=3)

		Max

		5,57

		5,26

		5,53

		4,44

		4,62

		2,45

		4,65



		

		

		Min

		2,53

		2,46

		3,53

		3,65

		1,64

		1,41

		2,54



		

		

		Aver

		4,06

		3,40

		4,84

		3,94

		2,83

		2,18

		3,54



		

		CV+ C (n=4)

		Max

		4,80

		2,86

		2,49

		3,04

		2,04

		2,19

		2,24



		

		

		Min

		0,30

		0,60

		0,54

		0,36

		0,35

		0,23

		0,53



		

		

		Aver

		1,80

		1,67

		1,79

		1,80

		1,06

		0,83

		1,49



		COD


(mg/l)

		VAC


(n=3)

		Max

		240

		60

		200

		80

		188

		20

		131



		

		

		Min

		120

		44

		120

		40

		80

		16

		70



		

		

		Aver

		160

		236

		160

		53

		120

		17

		124



		

		CA (n=3)

		Max

		220

		24

		160

		80

		52

		24

		93



		

		

		Min

		60

		20

		120

		80

		36

		12

		55



		

		

		Aver

		130

		21

		150

		90

		48

		26

		78



		

		CV+ C (n=4)

		Max

		1680

		1120

		120

		1200

		1440

		1840

		1136



		

		

		Min

		120

		520

		120

		40

		124

		28

		159



		

		

		Aver

		1030

		730

		120

		835

		941

		827

		871



		NH4+

(mg/l)

		VAC


(n=3)

		Max

		4,64

		2,20

		11,71

		15,00

		4,14

		8,05

		7,62



		

		

		Min

		1,36

		0,50

		2,69

		2,13

		1,13

		5,63

		2,24



		

		

		Aver

		3,00

		1,33

		8,15

		8,57

		2,24

		7,24

		5,09



		

		CA (n=3)

		Max

		1,81

		3,38

		2,98

		3,00

		5,76

		28,80

		7,62



		

		

		Min

		0,66

		0,33

		2,20

		2,50

		1,21

		3,38

		1,71



		

		

		Aver

		1,32

		1,58

		4,37

		9,71

		7,06

		9,05

		5,21



		

		CV+ C (n=4)

		Max

		23,98

		52,00

		20,10

		55,88

		73,31

		27,28

		27,25



		

		

		Min

		6,41

		5,04

		2,79

		6,13

		1,98

		4,25

		8,05



		

		

		Aver

		13,14

		24,51

		9,13

		22,85

		36,04

		18,79

		20,74



		NO3-

(mg/l)

		VAC (n=3)

		Max

		2,88

		9,17

		0,21

		0,15

		2,45

		1,63

		2,75



		

		

		Min

		1,16

		4,17

		0,08

		0,10

		0,04

		0,46

		1,00



		

		

		Aver

		2,20

		6,91

		0,12

		0,13

		0,87

		0,89

		1,85



		

		CA (n=3)

		Max

		3,67

		4,95

		0,31

		0,14

		0,33

		0,64

		1,67



		

		

		Min

		0,04

		0,78

		0,13

		0,08

		0,04

		0,35

		0,24



		

		

		Aver

		1,82

		1,76

		0,18

		0,17

		0,13

		0,44

		0,75



		

		CV+ C (n=4)

		Max

		3,03

		4,37

		0,11

		0,23

		0,28

		1,33

		1,42



		

		

		Min

		0,12

		0,77

		0,06

		0,12

		0,06

		0,56

		0,28



		

		

		Aver

		1,72

		2,43

		0,08

		0,18

		0,15

		1,09

		0,94



		PO43-

(mg/l)

		VAC (n=3)

		Max

		4,87

		1,89

		0,33

		3,05

		5,14

		1,27

		2,76



		

		

		Min

		1,90

		1,68

		0,20

		2,64

		0,46

		0,56

		1,24



		

		

		Aver

		3,20

		1,81

		0,28

		2,91

		2,03

		0,91

		1,86



		

		CA (n=3)

		Max

		0,03

		0,03

		0,30

		0,41

		11,77

		1,25

		2,30



		

		

		Min

		0,02

		0,02

		0,20

		0,26

		1,76

		0,09

		0,39



		

		

		Aver

		0,02

		0,16

		0,26

		0,89

		9,17

		1,18

		2,05



		

		CV+ C (n=4)

		Max

		22,50

		10,00

		1,23

		6,86

		21,88

		12,25

		12,45



		

		

		Min

		6,55

		0,81

		0,19

		2,80

		1,64

		1,72

		2,40



		

		

		Aver

		16,25

		4,55

		0,51

		4,43

		8,06

		8,04

		6,97





		Bảng 3. Phương trình tương quan của mật độ lợn nuôi trung bình với
hàm lượng trung bình của các chất ô nhiễm trong nước mặt

Thông số ô nhiễm

		Phương trình tương quan

		R2



		Hàm lượng oxy hòa tan (DO) - mg/l

		MĐ = - 2,52*[DO] + 3,3444

		0,8807



		Hàm lượng photphat (PO43-) - mg/l

		MĐ = 7,5096*[PO43-] + 1,3588

		0,9921



		Hàm lượng nitrat (NO3-) - mg/l

		MĐ = - 0,46*[NO3-] + 1,3189

		0,0904



		Hàm lượng amoni (NH4+) - mg/l

		MĐ = 23,379*[NH4+] + 3,2862

		0,9961



		Nhu cầu oxy hóa học (COD) - mg/l

		MĐ = 1158,5*[COD] + 7,8035

		0,9990





Ghi chú: MĐ – Mật độ lợn nuôi trung bình  (con/m2), [M] – Hàm lượng (nồng độ) trung bình chất ô nhiễm M (mg/l)

Nhìn chung, chất lượng nước mặt của tất cả các trang trại lợn đều đang bị ô nhiễm khá nghiêm trọng. Tuy nhiên mức độ ô nhiễm ở loại hình trang trại CV + C là nghiêm trọng nhất khi tất cả các giá trị trung bình của các thông số ô nhiễm tìm thấy đều ở mức rất cao. Trong khi đó ở các trang trại VAC và CA tuy cũng bị ô nhiễm nhưng nồng độ trung bình của các chất ô nhiễm lại thấp hơn hẳn. Đặc biệt là ở các trang trại CA hầu hết giá trị trung bình của các chất ô nhiễm đều ở mức thấp hơn so với các loại hình trang trại khác. Sự khác biệt về mức độ ô nhiễm nước mặt ở các loại hình trang trại lợn có thể là do nhiều nguyên nhân, tuy nhiên trong cùng điều kiện sản xuất chăn nuôi như ở nghiên cứu này, có thể có hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là do sự khác biệt về diện tích trang trại cũng như số lượng lợn nuôi trong các loại hình trang trại. Mật độ lợn nuôi trong các trang trại chính là yếu tố cơ bản dẫn đến áp lực gây ra ô nhiễm nặng hay nhẹ cho môi trường nước mặt của các trang trại. Theo bảng 1 thì các trang trại CA có mật độ lợn nuôi trung bình nhỏ nhất 0,059 con/m2 và cũng có chất lượng nước mặt ô nhiễm ở mức nhẹ nhất. Ngược lại, các trang trại CV và C có mật độ lợn nuôi cao hơn cả, mật độ trung bình của 2 loại hình này là 0,745 con/m2 và cũng có nồng độ các chất ô nhiễm ở mức độ cao nhất. Nguyên nhân thứ hai dẫn đến sự khác biệt về mức độ ô nhiễm ở các loại trang trại: đối với trang trại CA và VAC, nước mặt


trong các ao, hồ được sử dụng để nuôi cá, lượng chất thải từ các chuồng nuôi lợn thải vào nước mặt được các loại cá tiêu thụ một lượng đáng kể nhờ đó giảm bớt nồng độ của các chất ô nhiễm trong nước mặt. Trong khi đó, ở các trang trại CV và C không có bộ phận ao nuôi cá, lượng phân thải không được sử dụng để làm thức ăn nuôi cá mà thải bỏ trực tiếp vào các ao, mương tự nhiên xung quanh dẫn đến nồng độ các chất ô nhiễm bị tích lũy ở mức độ cao và ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.


4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


4.1. Kết luận


Tình hình chăn nuôi lợn theo quy mô trang trại ở tỉnh Hưng Yên chủ yếu phát triển theo bốn loại hình chính: VAC, CA, CV và C, trong đó các trang trại VAC phổ biến nhất với tỷ lệ 48%. Diện tích các trang trại và số lượng lợn nuôi trong các loại hình trang trại cũng không đồng nhất.


Hầu hết các trang trại lợn đều đã áp dụng biện pháp xây hầm biogas để xử lý phân thải (chiếm tỷ lệ 56,52%), tuy nhiên lượng phân thải từ chăn nuôi lợn ở tất cả các trang trại đều chưa được quản lý và xử lý một cách triệt để. Lượng phân dư thừa chủ yếu vẫn được đổ thẳng xuống ao, hồ làm thức ăn cho cá (ở loại hình VAC và CA) và thải ra môi trường nước tự nhiên (loại hình CV và C) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nước mặt.


Chất lượng nước mặt ở tất cả các trang trại đều đang bị ô nhiễm nghiêm trọng khi hàm lượng DO thấp và hàm lượng của các thông số COD, PO43-, NH4+ đều vượt quá quy chuẩn cho phép nhiều lần. Mức độ ô nhiễm nước mặt trong các trang trại CV + C là nghiêm trọng nhất, mức độ nhẹ nhất là ở các trang trại CA.


Sự khác biệt về mật độ lợn nuôi và bộ phận ao nuôi cá trong các loại hình trang trại là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới các mức độ ô nhiễm nước mặt khác nhau. 


4.2. Kiến nghị


Khi phát triển chăn nuôi lợn theo quy mô trang trại nên lựa chọn phát triển theo loại hình trang trại CA hoặc VAC để có thể tận dụng nguồn phân thải từ chăn nuôi làm thức ăn cho cá vừa đem lại hiệu quả kinh tế, vừa góp phần làm giảm tác động đến môi trường nước.


Việc xây dựng các trang trại chăn nuôi lợn theo bất cứ loại hình trang trại nào cũng cần phải tính toán mật độ lợn nuôi một cách phù hợp, đồng thời bố trí diện tích các hợp phần Chuồng - Ao - Vườn một cách cân đối hợp lý để đạt được hiệu quả cao về cả kinh tế và môi trường.


Đối với các trang trại chăn nuôi hiện tại nên giảm bớt số lượng vật nuôi, đặc biệt là loại hình trang trại CV và C. Đồng thời áp dụng tổng hợp nhiều biện pháp quản lý và xử


lý chất thải chuồng nuôi để đạt được hiệu quả cao nhất.
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